                                                 phần thứ nhất
A. mở đầu

1.Lý do chọn đề tài 
      a, Cơ sở lÝ luận:  

        Tri thức khoa học của nhân loại càng ngày càng đòi hỏi cao. Chính vì vậy, việc giảng dạy trong nhà trường phổ thông ngày càng đòi hỏi nâng cao chất lượng toàn diện, đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước có tri thức cơ bản, một phẩm chất nhân cách, có khả năng tư duy, sáng tạo, tư duy độc lập, tính tích cực nắm bắt nhanh tri thức khoa học. Môn Toán là môn học góp phần tạo ra những yêu cầu đó. Việc hình thành năng lực giải Toán cho học sinh trung học cơ sở là việc làm chính không thể thiếu được của người thầy, rèn luyện cho các em có khả năng tư duy sáng tạo, nắm chắc kiến thức cơ bản, gây được hứng thú cho các em yêu thích môn Toán. Môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong trường phổ thông, có khả năng to lớn giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ .Toán học là một môn khoa học gây nhiều hứng thú cho học sinh, nã là một môn học không thể thiếu trong quá trình học tập, nghiên cứu và cả trong cuộc sống hàng ngày. Một nhà toán học có nói: “Toán học được xem như là một khoa học chứng minh”.
         Thật vậy, do tính chất trừu tượng, tính chính xác, tư duy suy luận logic. Toán học được coi  là "môn thể thao trí tuệ" rèn luyện cho học sinh  trí thông minh, sáng tạo. Trong các môn học ở trường phổ thông, Toán học được coi như là một môn học cơ bản, là nền tảng để các em phát huy được năng lực bản thân, góp phần tạo điều kiện để các em học tốt các môn khoa học tự nhiên khác.

         Vậy dạy như thế nào để học sinh không những nắm chắc kiến thức cơ bản 

một cách có hệ thống mà còn phải được nâng cao phát triển để các em có hứng 

thú say mê học tập là một câu hỏi  mà mỗi thầy cô luôn đặt ra cho mình. Tuy

nhiên để học tốt môn toán thì người giáo viên phải biết chắt lọc nội dung kiến 

thức, phải đi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tượng và phát triển thành tổng 

quát giúp học sinh có thể phát triển tư duy toán học, làm cho các em trở lên yêu thích toán hơn từ đó các em có ý thức học tập đảm bảo yêu cầu của thời đại mới.      b)Cơ sở thực tiễn:
           Là một giáo viên dược phân công giảng dạy lớp  7/1 với đối tượng học sinh không đồng đều, các em có tư duy nhạy bén và nhu cầu hiểu biết ngày càng cao,nhưng có em còn thụ động,lười biếng học tập, làm thế nào để phát huy được hết khả năng của các em đó là trách nhiệm của các giáo viên chúng ta. Qua giảng dạy chương trình toán lớp 7 tôi nhận thấy đề tài về Tỉ lệ thức là một đề tài thật lý thú, phong phú đa dạng không thể thiếu ở môn đại số  lớp 7.                                                
         Việc giải bài toán về tØ lệ thức là một dạng toán hay, với mong muốn cung cấp cho các em một số phương pháp giải các bài toán về tỷ lệ thức, giúp các em làm bài tập tốt hơn nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát triển tư duy và năng do đó trong năm học này tôi chọn đề tài “Một số phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thức nhằm phát huy năng lực học sinh lớp 7”để thực hiện trong chương trình toán lớp 7.

2)Mục đích nghiên cứu
       - Các phương pháp thường dùng để giải các bài toán về tỉ lệ thức

       - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức khi giải bài toán về tỉ lệ thức, học sinh nắm vững kiến thức, biết vận dụng vào giải bài tập, vận dụng trong hình học 8 phần Định LÝ Ta-let và tam giác đồng dạng. 

      - Củng cố và hướng dẫn học sinh làm bài tập nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, thông qua đó giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp tham khảo vận dụng vào quá trình giảng dạy 

môn Toán ở trường THCS đạt hiệu quả cao. 

   - Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện giải quyết nhiệm vụ nhận thức

và có ý thức vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhận được.

3.Nhiệm vụ nghiên cứu:
       - Nhiệm vụ khái quát: Nêu những phương pháp giải bài toán tỉ lệ thức theo chương trình mới.

       - Nhiêm vụ cụ thể:  

                                       - Tìm hiểu thực trạng học sinh.

                                       -  Những phương pháp thực hiện.   

                                       -   Những chuyển biến sau khi áp dụng.

                                       -  Bài học kinh nghiệm.

4. Đối tượng nghiên cứu.
      - Đề tài nghiên cứu qua các tiết dạy về tỷ lệ thức trong SGK toán 7 tập 2, qua định hướng đổi mới phương pháp dạy toán 7.

      - Đối tượng khảo sát: HS lớp 7/1 trường TH &THCS Đại Tân.

5.Phương pháp nghiên cứu:
      - Phương pháp nghiên cứu tài liệu SGK, sách tham khảo.

      - Phương pháp kiểm tra, thực hành.

      - Phương pháp phát vấn ,đàm thoại nghiên cứu vấn đề. 

     - Tổng kết kinh nghiệm của bản thân và của đồng nghiệp khi dạy phần “tỉ lệ thức”
PHẦN THỨ HAI

B.NỘI DUNG

I.THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.

I.1. Đặc điểm tình hình lớp :

Lớp 7/1 có số lượng học sinh không đồng đều về mặt nhận thức gây khó khăn cho giáo viên trong việc lựa chọn phương pháp phù hợp.Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đó việc đầu tư về thời gian và sách vở bị hạn chế và ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và sự phát triển tư duy của các em. Đa số các em hay thoả mãn trong học tập, các em cho rằng chỉ cần học thuộc lòng các kiến thức trong SGK là đủ. Chính vì vậy mà các em tiếp thu kiến thức một cách thụ động, không tự mày mò, khám phá kiến thức mới. 

Hầu hết các em đều hấp tấp khi giải các bài tập dạng này.

VD: Lời giải của em  - Lớp 7/1   

(Bài 6.7 trang 9- tập 2 – SGK NXBGD ): Tìm hai số x, y biết:
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Lời giải đúng: Đặt 
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* Với k = 3 ( 
x = 2.3 = 6



          y = 5.3=15

* Với k = -3 (
x = 2.(-3) = -6



          y = 5.(-3) = -15

                              Vậy (x; y) = (6; 15); (-6; -15)

(Học sinh mắc sai lầm do chưa hiểu rõ tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).
 Qua một thời gian tôi đã tiến hành điều tra cơ bản và thu được kết quả như sau:

   + Lớp 7/1: Số em lười học bài, lười làm bài tập chiếm khoảng 50%, số học sinh nắm được kiến thức và biết vận dụng vào bài tập chiếm khoảng 30%.

   I.2.Nguyên nhân:

       Nguyên nhân của vấn đề trên là do các em chưa có ý thức tự giác học tập, chưa có kế hoạch thời gian hợp lý tự học ở nhà, học còn mang tính chất lấy điểm, chưa nắm vững hiểu sâu kiến thức toán học, không tự ôn luyện thường xuyên một cách hệ thống, không chịu tìm tòi kiến thức mới qua sách nâng cao, sách tham khảo, còn hiện tượng dấu dốt, không chịu học hỏi bạn bè, thầy cô.Các em còn dùng sách giải để làm bài tập về nhà nhằm đối phó khi giáo viên kiểm tra.
         Đứng trước thực trạng trên tôi thấy cần phải làm thế nào để khắc phục tình trạng trên nhằm nâng cao chất lượng học sinh, làm cho học sinh thích học toán hơn  Vậy tôi thiết nghĩ đề tài của tôi nghiên cứu về vấn đề này là bước đi đúng 

đắn với tình trạng và sức học của học sinh hiện nay.
II.BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
         Để đạt được hiệu quả khi giải các bài toán nói chung và giải các bài toán về tỷ lệ thức nói riêng. Sau khi học xong tính chất của tỉ lệ thức, tôi đã cho học sinh củng cố để nắm vững và hiểu thật sâu về định nghĩa, các tính chất cơ bản, tính chất mở rộng của tỷ lệ thức, của dãy tỷ số bằng nhau, của đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch, sau đó cho học sinh làm một loạt những bài toán cùng loại để tìm ra một định hướng, một quy luật nào đó để làm cơ sở cho việc chọn lời giải, có thể minh hoạ điều đó bằng các dạng toán, bằng các bài toán từ đơn giản đến phức tạp .
II 1. Tỉ lệ thức

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số 
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  (hoặc a : b = c : d).
Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng ngoài hay còn gọi là ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay còn gọi là trung tỉ.
2. Tính chất:

Tính chất 1: Nếu 
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Tính chất 2: ( Điều kiện để 4 số lập thành các tỉ lệ thức) 

Nếu 
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 và a, b, c, d 
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 thì ta có các tỉ lệ thức sau:
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Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại.
II 2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

- Tính chất:  Từ 
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- Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau: 
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(giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa).
Chú ý: Khi có dãy tỉ số 
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 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5.
Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5

         Sau khi học sinh đã nắm chắc được lý thuyết  thì việc vận dụng lý thuyết vào giải bài tập là vô cùng quan trọng, do vậy người giáo viên không chỉ đơn thuần cung  cấp lời giải mà quan trọng hơn là dạy cho các em biết suy nghĩ  tìm ra con đường hợp lý để giải bài toán như nhà toán học Pôlia đã nói “Tìm được cách giải một bài toán là một điều phát minh”.
         Tuy nhiên khi giải bài tập dạng này tôi không muốn dừng lại ở những bài tập SGK mà tôi muốn giới thiệu thêm một số bài tập điển hình và một số phương pháp giải các bài tập đó. 
Dạng 1:   LẬP Tỉ LỆ THỨC:
Bài toán 1: Các tỉ số sau đây có lập thành các tỉ lệ thức hay không?
a) 0,5 : 15 và 0,15 : 50                           b)  0,3 : 2,7 và 1,71 : 15,39

Giải:
a) Ta có: 0,5 : 15 = 
[image: image19.wmf]0,51
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   và    0,15 : 50 = 
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Vì 
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 nên các tỉ số  0,5 : 15 và 0,15 : 50   không lập thành tỉ lệ thức
b) Ta có :  0,3 : 2,7 =
[image: image22.wmf]0,31
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    và   1,71 : 15,39  = 
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Suy ra: 0,3 : 2,7 = 1,71 : 15,39
Vậy  0,3 : 2,7 và 1,71 : 15,39  lập thành tỉ lệ thức.

Bài toán 2: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau.
a) 0,16;  0,32;  0,4;  0,8             b) 1;  2; 4;  8
Giải:
( Sử dụng tính chất 2: điều kiện để 4 số lập thành tỉ lệ thức)
a) Ta có: 0,16 . 0,8 = 0,32 . 0,4 ( = 0,128)

Suy ra ta lập được các tỉ lệ thức sau:
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b) Tương tự ta có : 1. 8 = 2 . 4( = 8)

Suy ra ta lập được các tỉ lệ thức sau:  
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Bài tập áp dụng

Bài 1: Trong các tỉ số sau, hãy chọn các tỉ số thích hợp để lập thành một tỉ lệ thức : 
[image: image32.wmf]10:15;16:(4);14:21;5:15;12:(3);1,2:3,6
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 Bài  2: Có thể lập được một tỉ lệ thức từ 4 trong các số sau không (mỗi số chọn một lần). Nếu có lập được bao nhiêu tỉ lệ thức?

a) 3; 4 ;5 ;6 ;7                   b) 1; 2; 4; 8; 16           c) 1; 3; 9; 27; 81; 243.

Dạng 2: Tìm giá trị của biến trong các tỉ lệ thức
Bài toán 1:Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:
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Giải:
( Bài toán này các em có thể sử dung kiến thức tìm một thành phần chưa biết của tỉ lệ thức :  Nếu biết 3 trong 4 số hạng của tỷ lệ thức ta tìm được số hạng còn lại trong tỷ lệ thức.
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a) Ta có: 
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Vậy x = 10
b) -1,5 : x = 4,5 : 0,3
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   Vậy x = 0,1

Bài toán 2: Tìm hai số x và y biết  
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Giải:
Cách 1: (Đặt ẩn phụ)
Đặt 
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Theo giả thiết: 
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  Cách 2: ( Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau):
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Bài toán 3: Tìm x, y, z biết: 
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Giải:
Cách 1:     Từ giả thiết: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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( áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

Do đó: 
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Cách 2: (phương pháp thế: ta tính x, y theo z) 
Từ giả thiết:    
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Suy ra: 
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Bài toán 4: Tìm hai số x, y biết rằng: 
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Giải:
Cách 1: (đặt ẩn phụ)
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Theo giả thiết: 
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Cách 2: ( sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)
Hiển nhiên x
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 Bài toán 5:    1. Tìm x, y, z biết

a)
3x = 5y = 8z và x + y + z = 158

b)
2x = 3y; 5y = 7z và 3x + 5z - 7y = 60

c)
2x = 3y = 5z và x + y - z = 95
Giải:

Đối với bài toán 5 có vẻ khác lạ hơn so với các bài toán trên. Song tôi đã nhắc các em lưu ý đến sự thành lập tỷ lệ thức từ đẳng thức giữa hai tích hoặc đến tính chất của đẳng thức. Từ đó các em có hướng giải và chọn lời giải cho phù hợp. 

Cách 1: Dựa vào sự thành lập tỷ lệ thức từ đẳng thức giữa hai tích ta có lời giải sau: 

Ta có: 3x = 5y ( 
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5y = 8z ( 
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     z = 15 . 2 = 30


Vậy x = 80; y = 48; z = 30
Cách 2: Dựa vào tính chất của phép nhân của đẳng thức. Các em đã biết tìm bội số chung nhỏ nhất của 3; 5; 8. Từ đó các em có lời giải của bài toán như sau: 


Ta có BCNN(3; 5; 8) = 120

Từ 3x = 5y = 8z 
( 
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1

.

z

8

120

1

.

y

5

120

1

.

x

3

=

=






Hay

[image: image98.wmf]2

79

158

15

24

40

z

y

x

15

z

24

y

40

x

=

=

+

+

+

+

=

=

=



( (Tương tự như trên có ...)



Vậy x = 80;  y = 48;  z = 30
Cách 3: Tôi đã đặt vấn đề:  Hãy viết tích giữa hai số thành 1 thương. Điều đó đã hướng cho các em tìm ra cách giải sau: 


Từ 3x = 5y = 8z 
( 
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   Vậy x = 80; y = 48; z = 30

Qua ba hướng giải trên, đã giúp các em có công cụ để giải toán và từ đó các em sẽ lựa chọn lời giải nào phù hợp, dễ hiểu, logic. Cũng từ đó giúp các em phát huy thêm hướng giải khác và vận dụng để giải các phần b và c.
         Để giải được phần b có điều hơi khác phần a một chút yêu cầu các em phải có tư  duy một chút để tạo lên tích trung gian như sau: 


+ Từ 2x = 3y ( 2x.5 = 3y.5 hay 10x = 15y          (1)

+ Từ 5y = 7z ( 5y.3 = 7z.3 hay 15y = 21z           (2)
( Từ (1) và (2) ta có:
10x = 15y = 21z
(
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       Vậy x = 84; y = 56; z = 40. 
Kết quả thu được: Các em đã tìm hướng giải cho phần c và tự cho được ví dụ về 
dạng toán này. 
Bài toán 5.    2. Tìm x, y, z biết rằng

a) 
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b)
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Để tìm được lời giải của bài toán này tôi cho các em nhận xét xem làm thế nào để xuất hiện được tổng x + 2y - z = 12 hoặc 2x + 3y - z = 50 hoặc2x + 3y- 5z =10
Với phương pháp phân tích, hệ thống hoá đã giúp cho các em nhìn ra ngay và có 

hướng đi cụ thể.

 Cách 1: Dựa vào tính chất của phân số và tính chất của dãy số bằng nhau có lời

giải của bài toán như sau: 
a) Ta có :      
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Cách 2: Dùng phương pháp đặt giá trị của tỷ số ta có lời giải sau: 
Đặt
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x - 1 = 5k
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Ta có: 
x + 2y - z = 12 
(
2k + 1 + 2(3k + 2) -  (2k  + 2) = 12





(
9k + 3 = 12





(
k = 1

Vậy 
x = 5 . 1 + 1 = 6


y = 3 . 1 + 2 = 5


z = 2 . 1 + 2 = 4

Với các phương pháp cụ thể của từng hướng đi các em đã vận dụng để tự 
giải phần (b) và  của bài toán 5. 
Bài toán 6: Tìm x, y, z biết rằng:
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Đối với bài toán 6 có vẻ hơi khác lạ. Vậy ta sẽ phải khởi đầu từ đâu? đi từ kiến thức nào?  Điều đó yêu cầu các em phải tư duy có chọn lọc để xuất hiện 

x + y + z. Tôi đã gợi ý cho các em đi từ ba tỷ số đầu để xuất hiện dãy tỷ số bằng nhau và đã có lời giải của bài toán  như sau: 
Giải:
Điều kiện : x, y, z ( 0
Ta có: 
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Thay các giá trị vừa tìm của x, y, z vào dãy tỷ số trên, ta có: 
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Vậy (x; y; z) = ( 0,5; 
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Bài tập vận dụng:
Bài 1: Tìm các số x, y, z biết rằng: 
a) 
[image: image123.wmf]21

6

10

z

y

x

=

=

 và 
[image: image124.wmf]28

2

5

=

-

+

z

y

x

       b) 
[image: image125.wmf]4

3

y

x

=

 ,  
[image: image126.wmf]7

5

z

y

=

và 
[image: image127.wmf]124

3

2

=

-

+

z

y

x

         
c) 
[image: image128.wmf]5

4

4

3

3

2

z

y

x

=

=

 và 
[image: image129.wmf]49

=

+

+

z

y

x

              d) 
[image: image130.wmf]3

2

y

x

=

 và 
[image: image131.wmf]54

=

xy

                                     
 e) 
[image: image132.wmf]3

5

y

x

=

 và 
[image: image133.wmf]4

2

2

=

-

y

x

                      f) 
[image: image134.wmf]z

y

x

y

x

z

x

z

y

z

y

x

+

+

=

-

+

=

+

+

=

+

+

2

1

1


Bài 2: Tìm các số x, y, z biết rằng:

 a) 
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Dạng 3.  Chứng minh tỷ lệ thức
Việc hệ thống hoá, khái quát hoá các kiến thức của tỷ lệ thức còn có vai trò rất 

quan trọng trong việc chứng minh tỷ lệ thức, với hệ thống các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể, cơ bản đến kiến thức trừu tượng, mở rộng đã cho các em rất nhiều hướng để giải quyết tốt yêu cầu của bài toán. 
Để chứng minh tỉ lệ thức: 
[image: image143.wmf]D
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Phương pháp 1: Chứng tỏ rằng  A. D = B.C 
Phương pháp 2: Chứng tỏ rằng hai tỉ số 
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Phương pháp 3: Sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.
Một số kiến thức cần chú ý:
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Bài toán 1: Cho tỷ lệ thức:  
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Cách 1: Từ   
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 EMBED Equation.3  [image: image154.wmf]a
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Vậy 
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 Như vậy để chứng minh: 
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Cách 2 : Đặt 
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Từ (1) và (2)     
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         Trong cách này ta chứng minh tỉ số: 
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Cách 3: Từ tỉ số 
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áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

[image: image164.wmf]a

b

a

c

d

c

d

c

b

a

c

a

d

c

b

a

d

b

c

a

-

=

-

ị

-

-

=

ị

-

-

=

=

     hay 
[image: image165.wmf]c

d

c

a

b

a

-

=

-


          Trong cách này sử dụng hoán vị trung tỉ rồi áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau rồi lại hoán vị ngoại tỉ một lần nữa.
Cách 4:
Từ 
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Xét 
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  Vậy 
[image: image168.wmf]c
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Trong cách này, từ tỉ lệ thức cần chứng minh ta chứng minh hiệu của hai tỉ số đó bằng 0.         

          Tóm lại từ một tỉ lệ thức ta có thể suy ra tỉ lệ thức khác bằng cách chứng minh theo nhiều cách khác nhau có thể sử dụng trong bài tập.
Bài toán 2: Cho tỷ lệ thức  
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Chứng minh : 
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áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau ta có:
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Từ (1) và (2) 
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Xét trường hợp :      
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      áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Xét trường hợp :    
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áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Bài toán 3: Cho tỉ lệ thức 
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Giải:

Cách 1: Từ giả thiết: 
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Ta có:    
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Từ (1), (2), (3) suy ra:     
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Cách 2:   Đặt  
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Ta có: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image196.wmf]2

2

2

2

d

c

b

a

cd

ab

-

-

=

          (®pcm)
Bài toán 4. Cho tỷ lệ thức 
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Để giải bài toán này không khó, song yêu cầu học sinh phải hệ thống hoá kiến thức thật tốt và chọn lọc các kiến thức để vận dụng vào dạng toán để tìm hướng giải cụ thể. 
GIẢI: Sử dụng phương pháp đặt giá trị của dãy tỷ số để chứng minh phần a.

Đặt 
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Bài tập vận dụng:

Bài 1: Cho tỉ lệ thức: 
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  . Chứng minh rằng ta có các tỉ lệ thức sau: (với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).
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 EMBED Equation.3  [image: image207.wmf]
Bài 2: Cho 
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 . Chứng minh rằng: 
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Bài 3: Chứng minh rằng nếu : 
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          Với các phương pháp trên, trong phương pháp giảng dạy học sinh giỏi môn toán 7 đã làm cho các em tư duy rất tốt, rèn luyện được ý thức tự tìm tòi độc lập suy nghĩ để nhớ kỹ, nhớ lâu và sáng tạo khi giải toán đạt hiệu quả cao. Đó chính là công cụ giải toán của mỗi học sinh. Ngoài ra phương pháp này còn là công cụ đặc biệt quan trọng cho các em giải dạng toán có lời văn về phần đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, dạng toán chia tỉ lệ. 
Dạng 4. Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, chia tỉ lệ.( Bài toán thực tế)
Bài toán 1. Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 của một trường THCS lần lượt tỉ lệ với 
9; 10; 11; 8. Biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 8 em. Tính số học sinh của trường đó?

Giải:
        Gọi số học sinh của khối 6; 7; 8; 9 lần lượt là x, y, z, t ( x, y, z, t 
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Theo đầu bài ta có : 
[image: image213.wmf]910118
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  và x – t = 8

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Suy ra : x = 9 . 8 = 72    ;     y = 10 . 8 = 8

              z = 11 . 8 = 88  ;    t  = 8 . 8 = 64

Vậy số học sinh của 4 khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là: 72; 80; 88; 64 học sinh.

Bài toán 2: Học sinh lớp 7A  được chia thành ba tổ, cho biết số học sinh tổ 1, tổ 2, tổ3 tỉ lệ với 2; 3; 4. Tìm số học sinh mỗi tổ của lớp 7A biết số học sinh lớp 7A là 45 học sinh.

Giải:

Gọi số học sinh của tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là x, y, z ( x, y, z 
[image: image216.wmf]Î
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Theo đầu bài ta có : 
[image: image217.wmf]234
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  và x + y + z  = 45
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Suy ra : x = 2 . 5 = 10
             y = 3 . 5 = 15
             z = 4 . 5 = 20
      Vậy số học sinh của tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là : 10 ; 15 ; 20 học sinh
Bài toán 3: Chia số 136 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 
[image: image220.wmf]885
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Giải:
            Gọi 3 phần được chia bởi số 136 là x; y; z ( x; y; z ( 0)
Theo đề bài ta có: 
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 (1) và x+ y + z = 136          (1)


Chia cả 3 tỷ số của (1) cho BCNN ( 8; 5 ) = 40 ta có: 
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(
x = 35 . 1 = 35


y = 45 . 1 = 45 


z = 56 . 1 = 56

Vậy 3 phần được chia bởi số 136 là : 35 ; 45 ; 56 
Bài toán 4: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó là bội của 72 và các chữ số của nó nếu xếp từ nhỏ đến lớn thì tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3.

giải:

Gọi a, b, c là các chữ số phải tìm xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta có:
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Vì số phải tìm là bội của 72 nên 
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Từ (1) suy ra 
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Từ (2) và (3) suy ra 
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Vì số cần tìm chia hết cho 8 nên ta có số 936 thoả mãn điều kiện của đầu bài.
Bài toán 5: Tìm số đo các góc của một tam giác biết rằng số đo các góc của tam giác đó tỉ lệ với 2, 3, 4.
Giải:
Gọi số đo 3 góc của một tam giác là x, y, z 
Theo đầu bài ta có :            
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(Tổng 3 góc của một tam giác)
 áp dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Vậy số đo 3 góc của một tam giác là: 200 ; 600 ; 800
          Ngoài việc hướng dẫn học sinh tìm tòi những lời giải khác nhau cho bài toán, tôi còn hướng dẫn học sinh cách khai thác bài toán bằng cách thay đổi số liệu, dữ kiện để có bài toán mới với phương pháp giải tương tự.
Dạng 5: Tính giá trị của biểu thức.
Bài toán 1:   Biết 
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Giải:
          áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Ta có: 
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    Vậy A = 4

Bài toán 2:  Cho 
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Tính giá trị của biểu thức P biết các số x, y, z lần lượt tỉ lệ với 5; 4; 3
Giải:
Theo đầu bài ta có
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Suy ra : 
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III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

   Với phương pháp thực hiện như trên học sinh đã tự tìm ra kiến thức một cách độc lập tích cực.Do đó học sinh hứng thú, hiểu bài sâu sắc từ đó vận dụng tốt các phương pháp trên để giải các bài toán và dạng bài toán có liên quan đến tỉ lệ thức. Đặc biệt với mỗi bài toán đưa ra các em luôn tìm tòi nhiều cách giải khác nhau và lựa chọn cách giải tối ưu nhất để làm. Qua dạy đối chứng và kiểm tra tôi thấy chất lượng học tập được nâng lên một cách rõ rệt, số học sinh yêu thích toán ngày càng nhiều, học sinh ngày càng hăng say học tập và thu được kết quả tương đối khả quan.
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PHẦN THỨ BA

C .KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

I. KẾT LUẬN:  

   Trong giai đoạn mới hiện nay, đổi mới phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ hết sức quan trọng , bản thân tôi mong muốn làm thế nào để nâng cao chất lượng của học sinh nên tôi cố gắng tìm tòi và ứng dụng những cái mới . Để làm tốt được bài tập dạng “Tỉ lệ thøc”nµy học sinh cần phải nắm chắc các kiến thức cơ bản như : Định nghĩa, tính chất cơ bản của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
           Đối với người thầy “Phải nghiên cứu kỹ mục tiêu của dạng toán cần truyền tải đến học sinh ”. Qua đó nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan , có định hướng rõ ràng , thảo luận tổ chuyên môn và trao đổi đồng nghiệp tìm ra giải pháp tối ưu, trong triển khai, rút kinh nghiệm qua từng bài cụ thể, bổ sung kiến thức qua các tài liệu, tạp trí toán học, các đề thi học sinh giỏi hàng năm

           Đối với học sinh cần khơi dậy niềm hứng thú đam mê qua từng tiết học, bài tập cụ thể, hoàn thành các bài tập được giao trao đổi thẳng thắn trực tiếp  phần kiến thức mà mình đã lĩnh hội được, những  khó khăn  vướng mắc  khi thực hiện phần bài tập được giao, trao đổi những thông tin với bạn học qua đó rút ra  phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả cao .Tuy nhiên trong quá trình làm học sinh cần vận dụng linh hoạt nội dung kiến thức trên vào từng bài cho phù hợp có như vậy mới đạt được hiệu quả tốt.
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
           Trên đây là một số dạng toán thường gặp trong chương trình toán THCS. Mỗi dạng toán có những đặc điểm khác nhau và còn có thể chia nhỏ từng dạng trong mỗi

 dạng trên. Việc phân dạng như trên giúp học sinh dễ tiếp thu hơn và thấy được trong từng bài toán ta nên áp dụng kiến thức nào cho phù hợp. Mỗi dạng toán tôi chọn 1 số bài toán cơ bản điển hình để học sinh hiểu cách làm, song sau khi giải giáo viên nên chỉ ra một đặc điểm, một hướng giải quyết nào đó để khi gặp các bài tương tự học sinh có thể liên hệ được và từ đó để làm các bài tập mang tính tương tự và dần nâng cao lên. Trong quá trình làm dạng toán này tôi đặc biệt chú ý đến nội dung các bài toán có sự sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó và các dạng rất phong phó, đa dạng nhằm cung cấp cho học sinh lượng kiến thức phù hợp với khả năng nhận thøcvµ có sự phát triển khả năng tư duy l«gÝc. Bên cạnh đó mỗi giáo viên phải không ngừng nỗ lực nắm bắt kịp thời theo yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, tham khảo các tài liệu liên quan đến bài giảng, củng cố nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, để khi giảng dạy hay bồi dưỡng một vấn đề nào đó có thể tự xây dựng  cho mình  một hệ thống  phương pháp giảng dạy phù hợp.
III. KIẾN NGHỊ :
          Xu hướng hiện đại hoá giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đang được chú trọng, mỗi khi giáo viên thực hiện dạy giáo án điện tử thì phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị phòng dạy. Vậy đề nghị các cấp trên quan tâm và đầu tư để nhà trường có những phòng bộ môn phục vụ cho công tác giảng dạy tốt hơn. Bên cạnh đó sách tham khảo ở trường còn hạn chế cả về chất lượng lẫn số lượng đầu sách, chưa đáp ứng được đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Đề nghị phòng giáo dục, nhà trường đầu tư thêm.

         Việc đổi mới phương pháp dạy học theo chiều hướng tích cực phát huy tính độc lập sáng tạo của học sinh không thể trong chốc lát mà cả một quá trình lâu dài. Mục tiêu cuối cùng là hướng dẫn học sinh biết giải toán, học toán và biết vận dụng toán học vào các bộ môn khác cũng như vào thực tế. Đề tài của tôi cũng 

mới chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, theo tôi đây cũng là một trong những mảng kiến thức rất trọng tâm của chương trình toán lớp 7. 
         Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi tự rút ra khi dạy phần tỉ lệ thức, cùng với sự góp ý của đồng nghiệp hy vọng rằng đề tài của tôi sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả học tập của học sinh . Do khả năng và kinh nghiệm 

chưa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu xót, rất mong nhận được sự quan 

tâm góp ý của đồng nghiệp và hội đồng khoa học các cấp để những năm tới đề tài của tôi đạt kết quả tốt hơn.

         Tôi xin trân thành cảm ơn !        

                                                            Đại Tân,, ngày 02 tháng 05 năm 2024
                                                                                    GIÁO VIÊN      
                                                                             Nguyễn Thị Huệ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa toán 7 - tập 1 (NXBGD )

2. Sách giáo viên toán 7 - tập 1 (NXBGD )

3. Sách bài tập toán 7 - tập 1 (NXBGD )

4. Nâng cao và phát triển toán 7- tập 1- VŨ HỮU BÌNH (NXBGD )

5. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học cơ sở môn Toán                  (NXBGD )

6. Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 7 - VŨ dương thuþ( chủ biên) – nguyễn ngọc đạm (NXBGD)

7. Kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 7 – tập 1 ( nxb hà Nội )

8. Toán học tuổi trẻ (NXBGD - BỘ GDĐT)

Môc lôc

[image: image244.wmf]»

                                              Néi dung


          trang


Phần thứ nhất






1
A. Mở đầu
1
  1. Lí do chọn đề tài
1
  2. Mục đích nghiên cứu
2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
2
  4. Đối tượng nghiên cứu
2
  5. Phương pháp nghiên cứu
2
Phần thứ hai
2
B. Nội dung
2
  I. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
2
  II. Biện pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu
3
  II.1. Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức và dẫy tỉ số bằng nhau
4
  II.2. Các dạng toán và phương pháp giải
4
  III. Kết quả nghiên cứu
19
Phần thứ ba
20
C. Kết luận và kiến nghị
20
  I. Kết luận
20
  II. Bài học kinh nghiệm
20
  III. Kiến nghị
22
*Tài liệu tham khảo
 23
*Nhận xét của hội đồng khoa học các cấp

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

------------------o0o------------------

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                  Đại Tân,, ngày        tháng         năm 2024 



Lớp	Trước khi thực hiện đề tài			Sau khi thực hiện đề tài








	 Giỏi:          5 / 30 � EMBED Equation.DSMT4  ��� 16,7%		Giỏi:          8/ 30 � EMBED Equation.DSMT4  ��� 26,7%


            Khá:         8 / 30 � EMBED Equation.DSMT4  ���26,7%		Khá:            15 / 30 � EMBED Equation.DSMT4  ��� 50%





7/1	 Trung bình: 13/ 30 � EMBED Equation.DSMT4  ���43,3%	          Trung bình:  7 / 30� EMBED Equation.DSMT4  ��� 23,3%


    							


           Yếu:              4 / 30 � EMBED Equation.DSMT4  ��� 13,3%	          Yếu :                          0%


           	


            Kém :                  0%                            Kém:                          0%													








PAGE  
23

_1218363008.unknown

_1218365277.unknown

_1218373291.unknown

_1364192352.unknown

_1364193660.unknown

_1364208848.unknown

_1364211621.unknown

_1364924505.unknown

_1364926844.unknown

_1364928006.unknown

_1364212522.unknown

_1364752608.unknown

_1364212572.unknown

_1364211980.unknown

_1364211439.unknown

_1364211504.unknown

_1364208993.unknown

_1364193950.unknown

_1364196397.unknown

_1364208799.unknown

_1364196143.unknown

_1364193878.unknown

_1364193910.unknown

_1364193825.unknown

_1364192976.unknown

_1364193576.unknown

_1364193626.unknown

_1364193502.unknown

_1364192551.unknown

_1364192897.unknown

_1364192540.unknown

_1363543779.unknown

_1363716237.unknown

_1364062016.unknown

_1364063011.unknown

_1364063126.unknown

_1364063149.unknown

_1364062125.unknown

_1363718327.unknown

_1363715687.unknown

_1363715941.unknown

_1363544312.unknown

_1363544387.unknown

_1363544311.unknown

_1218373404.unknown

_1363178298.unknown

_1363543700.unknown

_1218374144.unknown

_1219760760.unknown

_1333306147.unknown

_1219760653.unknown

_1218373425.unknown

_1218373349.unknown

_1218373359.unknown

_1218373315.unknown

_1218365977.unknown

_1218368236.unknown

_1218368845.unknown

_1218369803.unknown

_1218370579.unknown

_1218371174.unknown

_1218371199.unknown

_1218370625.unknown

_1218370053.unknown

_1218369615.unknown

_1218369750.unknown

_1218369563.unknown

_1218368647.unknown

_1218368751.unknown

_1218368401.unknown

_1218366786.unknown

_1218367002.unknown

_1218367038.unknown

_1218368080.unknown

_1218366957.unknown

_1218366149.unknown

_1218366432.unknown

_1218366138.unknown

_1218365428.unknown

_1218365550.unknown

_1218365578.unknown

_1218365513.unknown

_1218365351.unknown

_1218365386.unknown

_1218365292.unknown

_1218364388.unknown

_1218364736.unknown

_1218364927.unknown

_1218365104.unknown

_1218365172.unknown

_1218365220.unknown

_1218365140.unknown

_1218364934.unknown

_1218364846.unknown

_1218364887.unknown

_1218364782.unknown

_1218364487.unknown

_1218364554.unknown

_1218364691.unknown

_1218364517.unknown

_1218364451.unknown

_1218364471.unknown

_1218364429.unknown

_1218363767.unknown

_1218364122.unknown

_1218364288.unknown

_1218364361.unknown

_1218364249.unknown

_1218364002.unknown

_1218364114.unknown

_1218363974.unknown

_1218363259.unknown

_1218363651.unknown

_1218363679.unknown

_1218363318.unknown

_1218363177.unknown

_1218363209.unknown

_1218363057.unknown

_1199200716.unknown

_1218361594.unknown

_1218362079.unknown

_1218362763.unknown

_1218362880.unknown

_1218362936.unknown

_1218362790.unknown

_1218362226.unknown

_1218362673.unknown

_1218362164.unknown

_1218361795.unknown

_1218361882.unknown

_1218361914.unknown

_1218361834.unknown

_1218361737.unknown

_1218361661.unknown

_1218361692.unknown

_1199222497.unknown

_1218360473.unknown

_1218361289.unknown

_1218361401.unknown

_1218361567.unknown

_1218361311.unknown

_1218360509.unknown

_1218361233.unknown

_1218360495.unknown

_1218360246.unknown

_1218360324.unknown

_1218360342.unknown

_1199225747.unknown

_1199232044.unknown

_1199232885.unknown

_1218360015.unknown

_1199232251.unknown

_1199225940.unknown

_1199226166.unknown

_1199226207.unknown

_1199226110.unknown

_1199225863.unknown

_1199223976.unknown

_1199224475.unknown

_1199223711.unknown

_1199201902.unknown

_1199210531.unknown

_1199222226.unknown

_1199222229.unknown

_1199221896.unknown

_1199203236.unknown

_1199203336.unknown

_1199203365.unknown

_1199203265.unknown

_1199203128.unknown

_1199201356.unknown

_1199201769.unknown

_1199201812.unknown

_1199201447.unknown

_1199201068.unknown

_1199201165.unknown

_1199200898.unknown

_1143704350.unknown

_1199199290.unknown

_1199200266.unknown

_1199200412.unknown

_1199200512.unknown

_1199200642.unknown

_1199200340.unknown

_1199200019.unknown

_1199200179.unknown

_1199199860.unknown

_1143722348.unknown

_1143722825.unknown

_1143722996.unknown

_1143723181.unknown

_1143869279.unknown

_1143990749.unknown

_1143723467.unknown

_1143723021.unknown

_1143722968.unknown

_1143722459.unknown

_1143722726.unknown

_1143722411.unknown

_1143706917.unknown

_1143722125.unknown

_1143704400.unknown

_1143703592.unknown

_1143704111.unknown

_1143704235.unknown

_1143704256.unknown

_1143704219.unknown

_1143703755.unknown

_1143703778.unknown

_1143703712.unknown

_1143702475.unknown

_1143702871.unknown

_1143703450.unknown

_1143702793.unknown

_1143641344.unknown

_1143641430.unknown

_1143641259.unknown

